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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TOÁN CAO CẤP A2
1) Thông tin về giảng viên
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2) Thông tin chung về môn học
· Tên môn học
:  Toán Cao cấp A2
 

· Mã môn học 
:  202109
· Số tín chỉ 
:  3
· Môn học
:  Bắt buộc
· Môn học tiên quyết : Không

· Môn học kế tiếp : Toán Cao cấp A3
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động

· Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết

· Làm bài tập trên lớp  : 15 tiết

· Tự học                         : 90 tiết

· Địa chỉ bộ môn phụ trách môn học: lầu 5, nhà Rạng Đông, Đại Học Nông Lâm TP.HCM
3) Mục tiêu môn học

· Mục tiêu kiến thức
Nắm được kiến thức cơ bản về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, ánh xạ tuyến tính để có thể học tốt các chuyên ngành kỹ thuật có sử dụng các kiến thức này.
· Mục tiêu về kỹ năng

· Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng mô hình hóa các bài toán kỹ thuật bằng công thức toán học.

· Giải quyết được các bài toán kỹ thuật đã được mô hình hóa bằng công thức toán học.

4) Tóm tắt nội dung môn học
Cung cấp cho người học các kiến thức sau đây:

· Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Cramer, phương pháp Gauss.
· Không gian tuyến tính, sự phụ thuộc, độc lập tuyến tính.

· Chéo hóa ma trận và ý nghĩa của nó.

· Ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương – đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc.
5) Nội dung chi tiết môn học
Chương 1. SỐ PHỨC
1.1. Định nghĩa
1.2. Dạng đại số của số phức
1.3. Biểu diễn hình học của số phức
1.4. Dạng lượng giác của số phức

1.5. Khai căn số phức

1.6. Phương trình đại số
Chương 2. MA TRẬN – ĐỊNH THỨC 

2.1. Ma trận

2.1.1. Các định nghĩa.

2.1.2. Các phép toán trên ma trận.
 

2.2. Định thức

2.2.1. Định thức cấp 1,2,3.


2.2.2. Định thức cấp n.


2.2.3. Các tính chất của định thức.

2.3. Hạng của ma trận

2.3.1. Định nghĩa.


2.3.2. Cách tính hạng của ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp.
2.4. Ma trận nghịch đảo

2.4.1. Định nghĩa và tính chất.

2.4.2. Cách tính ma trận nghịch đảo. 
Chương 3. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
3.1. Khái niệm về hệ phương trình tuyến tính

3.2. Hệ Cramer
3.3. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss


3.4. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất
Chương 4. KHÔNG GIAN VECTƠ
4.1. Khái niệm về không gian vectơ
4.2. Sự phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính
4.3. Cơ sở, số chiều của không gian vectơ
4.4. Không gian vectơ
Chương 5. KHÔNG GIAN EUCLIDE VÀ CÁC MẶT BẬC HAI

5.1. Không gian Euclide

5.1.1. Các định nghĩa.
5.1.2. Độ dài và góc trong không gian Euclide, các bất đẳng thức.
5.1.3. Hệ trực giao. Quá trình trực giao hóa Gram - Schmidt
5.2. Các mặt bậc hai
5.2.1. Định nghĩa mặt bậc hai 
5.2.2. Các mặt bậc hai: Elipxôit, Hypebolôit một tầng, Hypebolôit hai tầng, Parabolôit – eliptic, Parabolôit – hypebolôit, Mặt trụ bậc hai.

Chương 6. ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

6.1. Ánh xạ tuyến tính – hạng của ánh xạ tuyến tính.
6.2. Ma trận của ánh xạ tuyến tính.
6.3. Chuyển cơ sở. Ma trận đồng dạng.
Chương 7. TRỊ RIÊNG – VECTƠ RIÊNG – CHÉO HÓA MA TRẬN

7.1. Trị riêng – vectơ riêng
7.2. Chéo hóa ánh xạ tuyến tính, chéo hóa ma trận
7.3. Ánh xạ tự liên hợp và chéo hóa ma trận đối xứng thực
Chương 8. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH – DẠNG TOÀN PHƯƠNG
8.1. Dạng song tuyến tính
8.2. Dạng toàn phương
8.3. Dạng chính tắc của dạng toàn phương 
8.4. Luật quán tính và dạng toàn phương xác định dấu
8.5. Nhận dạng đường và mặt bậc hai
6) Học liệu
· Học liệu bắt buộc
Ngô Thiện (chủ biên), Hồ Ngọc Kỳ, Toán cao cấp A2, Đại Học Nông Lâm, 2006. Khoa Khoa học – Đại Học Nông Lâm TP.HCM.

· Học liệu tham khảo

- Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, tập 1, NXB Giáo Dục, 2006. Thư viện Đại Học Nông Lâm TP.HCM.

- Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Hồ Quỳnh, Bài tập Toán cao cấp, tập 1, NXB Giáo Dục, 2006. Thư viện Đại Học Nông Lâm TP.HCM.

7) Hình thức tổ chức dạy học
	NỘI DUNG
	Hình thức tổ chức dạy học
	TỔNG

	
	LÊN LỚP
	Tự học

Tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	
	

	Dạng đại số của số phức
	0.5
	0.5
	2
	3

	Dạng lượng giác của số phức
	1
	0.5
	3
	4.5

	Khai căn số phức
	1
	0.5
	3
	4.5

	Phương trình đại số
	0.5
	0.5
	2
	3

	Ma trận – các phép toán
	1
	0
	2
	3

	Định thức
	2
	1
	6
	9

	Hạng của ma trận
	1
	0.5
	3
	4.5

	Ma trận nghịch đảo
	1
	0.5
	3
	4.5

	Khái niệm về hệ phương trình tuyến tính
	1
	0
	2
	3

	Hệ Cramer
	0.5
	0.5
	2
	3

	Giải hệ PTTT bằng phương pháp Gauss
	2
	1
	6
	9

	Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất
	1
	0.5
	3
	4.5

	Khái niệm về không gian vectơ
	1
	0.5
	3
	4.5

	Sự phụ thuộc, độc lập tuyến tính
	2
	1
	6
	9

	Cơ sở, số chiều của không gian vectơ
	0
	1
	6
	7

	Không gian vectơ con
	1.5
	1
	5
	7.5

	Không gian Euclide, độ dài, góc…
	1
	0
	2
	3

	Hệ trực giao, quá trình trực giao
	2
	1
	6
	9

	Các mặt bậc hai
	1
	0.5
	3
	4.5

	Ánh xạ tuyến tính – định nghĩa
	0.5
	0
	1
	1.5

	Hạng của ánh xạ tuyến tính
	1
	0.5
	3
	4.5

	Ma trận của ánh xạ tuyến tính
	1
	0.5
	3
	4.5

	Chuyển cơ sở, ma trận đồng dạng
	0.5
	0
	1
	1.5

	Trị riêng – vectơ riêng, không gian riêng
	1
	0.5
	3
	4.5

	Chéo hóa ánh xạ tuyến tính, chéo hóa ma trận
	2
	1
	6
	9

	Chéo hóa ma trận đối xứng thực
	1
	0.5
	3
	4.5

	Dạng song tuyến tính, dạng toàn phương
	1
	0
	2
	3

	Dạng chính tắc của dạng toàn phương
	1
	0.5
	3
	4.5

	Luật quán tính và dạng toàn phương xác định dấu
	0.5
	0
	1
	1.5


8) Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học
· Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng viên giao cho cá nhân, nhóm): 10%

· Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 20%

· Kiểm tra – đánh giá cuối khóa: 70%


Giảng viên
Trưởng Bộ môn duyệt
Khoa Khoa học




  Ths. Ngô Thiện   
Ths. Ngô Thiện
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, TP.HCM
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Bộ môn TOÁN











